BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

NĂM BÁO CÁO 2008
I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 

Công ty cổ phần Sông Đà 909 tiền thân là Xí nghiệp Sông Đà 903 - Công ty Sông Đà 9  Tổng công ty Sông Đà, được thành lập theo quyết định số: 15 CT/TCHC do Giám đốc Công ty Sông Đà 9 ký ngày 20/11/1998

Sau gần 5 năm hoạt động Xí nghiệp Sông Đà 903 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 995/QĐ-BXD ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 903 thuộc Công ty Sông Đà 9 thành Công ty cổ phần Sông Đà 909 với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 3 tỷ đồng. 

Ngày 19/8/2003, Công ty cổ phần Sông Đà 909 đã chính thức được đăng ký kinh doanh theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103002768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Ngày 18/6/2008, Công ty cổ phần Sông Đà 909 đã chính thức được đăng ký kinh doanh theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103021586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Tên tiếng Việt
: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Tên tiếng Anh
: 

Song Da 909 Joint Stock Company

Tên viết tắt
: 


SONG DA 9. JSC

Biểu trưng
:
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Trụ sở chính
: Tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà,  xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại
:

 04 - 3768 4495

Fax

:

 04 - 3768 4490

Ngày 17 tháng 10 năm 2005, Công ty đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh điều chỉnh, theo đó vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 3 tỷ lên 5 tỷ đồng Việt nam.
Ngày 06 tháng 12 năm 2006, Công ty đã được chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 67/QĐ-TTGDHN ngày 6/12/2006 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Ngày 28 tháng 12 năm 2007, Công ty đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh điều chỉnh, theo đó vốn điều lệ của Công ty tăng từ 5 tỷ lên 15 tỷ đồng Việt Nam.
Ngày 18 tháng 6 năm 2008, Công ty đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh điều chỉnh, theo đó vốn điều lệ của Công ty tăng từ 5 tỷ lên 29.739.700.000 ®ång Việt Nam.
Căn cứ theo giấy phép đăng ký kinh doanh điều chỉnh, ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm:

· Nhận thầu thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, xây dựng thủy điện, bưu điện, các công trình thủy lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây và trạm biến thế điện, thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình xây dựng cấp thoát nước, gia công lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, lắp đặt hệ thống điện lạnh, trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm các loại;

· Nhận thầu thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn;

· Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: Gạch, ngói, đá, cát sỏi, xi măng, tấm lợp, gỗ dùng trong xây dựng và tiêu dùng khác;

· Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, công nghệ xây dựng;

· Kinh doanh xuất nhập khẩu tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;

· Kinh doanh vận tải hàng hóa;
· Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở và văn phòng cho thuê;

· Kinh doanh bất động sản;
· Đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện, quản lý vận hành nhà máy thủy điện, bán điện;

· Sửa chữa ôtô, các loại máy xây dựng. Gia công cơ khí, snả xuất kinh doanh phụ tùng ôtô, máy xây dựng ;
· Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy, hải sản, thực phẩm;
· Chuyển giao công nghệ, đầu tư, vận hành, kinh doanh khai thác các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

· Hoạt động xuất nhập khẩu lao động;
· Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân;

Công ty đã được Tổng Công ty Sông Đà giao tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trên những công trình trọng điểm của đất nước như: Nhà máy thủy điện Sơn La, Sê San, Tuyên Quang, Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thừa Thiên Huế, Tuyến cáp sợi quang đường Hồ Chí Minh, Thuỷ điện Phình Hồ và nhiều công trình khác.
Trong những năm qua công ty đã có những bước phát triển vững chắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Một số chỉ tiêu về kết quả  SXKD năm 2006- 2008
	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008

	Tổng giá trị tài sản
	53.187.139.473
	85.613.998.831
	135.769.037.825

	Doanh thu
	62.121.224.569
	81.423.092.539
	85.095.110.277

	Các khoản giảm trừ
	3.811.126.009
	494.203.406
	2.252.470

	Doanh thu thuần
	58.310.098.560
	80.928.889.133
	85.092.857.807

	Lợi nhuận từ HĐSXKD
	4.245.233.081 
	21.725.288.478 
	19.596.621.919 

	Giá vốn hàng bán
	46.194.305.231
	50.613.433.821
	49.325.574.986

	Chi phí tài chính
	2.870.090.485
	2.005.609.588
	7.953.863.669

	Lợi nhuận khác
	250.751.217 
	388.079.811 
	5.000.000 

	Lợi nhuận trước thuế
	4.495.984.298 
	22.113.368.289 
	19.601.621.919 

	Lợi nhuận sau thuế
	3.237.108.695 
	19.017.496.728 
	16.857.394.851 

	Tỷ lệ doanh thu/ Tổng tài sản
	1.1
	94,5%
	63%

	Tỷ lệ lợi nhuận/ Tổng tài sản
	6.09%
	25,8%
	14.4%

	Tỷ lệ lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu
	30.16%
	60,8%
	37,4%

	Tỷ lệ trả cổ tức (%)
	50% (trả bằng cp)
	100%( trả bằng cp)
	50%( trả bằng cp)


II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2008:

1.1- Về tổ chức nhân sự và chấp hành pháp luật và Điều lệ:

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Tổng công ty Sông Đà và Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty về chế độ, nguyên tắc hoạt động.

Về tổ chức của HĐQT: §Õn ngày 13/4/2008 đến nay, HĐQT có 05 thành viên:

· Ông Phan Văn Hùng 

- Chủ tịch HĐQT, Kiêm giám đốc điều hành
· Ông Nguyễn Đăng Lanh 

- UV HĐQT

· Ông Dương Ninh Tùng 

- UV HĐQT

· Ông Nguyễn Văn Tuấn 

- UV HĐQT

· Ông Trần Thanh Tùng 

- UV HĐQT

1.2- Kết quả các mặt hoạt động:

Trong năm 2008, Hội đồng quản trị đã họp 5 phiên thường kỳ vào các ngày 21/01/2008; 17/03/2008; 22/04/2008; 23/07/2008; 17/10/2008 đồng thời ban hành 134 văn bản và quy chế phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý các mặt hoạt động của Công ty.

1.2.1- 
Về công tác tổ chức sản xuất

HĐQT duy trì họp 1 lần/quý. Giữa hai kỳ họp, các vấn đề cần quyết định được thông qua hình thức xin ý kiến trực tiếp các thành viên HĐQT bằng văn bản và Chủ tịch ký quyết định ban hành.

Nội dung các cuộc họp thường kỳ của HĐQT là đánh giá, thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ kỳ trước, phân tích những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời thông qua kế hoạch sản xuất kỳ sau với những mục tiêu, biện pháp phù hợp.

Quý 1 năm 2008, HĐQT thảo luận thông qua các vấn đề sau:

· Thông qua báo cáo kế hoạch thực hiện SXKD Quý 1 và kế hoạch Quý II/2008.

Dự án Phình Hồ:
-
Hoàn thành công tác GPMB và chủ đông thi công khu phụ trợ lán trại kết hợp với nhà điều hành trong quý II, triển khai công tác đấu thầu thiết bị trong đầu quý III; Đảm bảo tiến độ ngăn sông trong năm 2008;
Dự án Tân Vạn:

-
Có phương án giải quyết dứt điểm trong quý II/2008.
Dự án khu tập thể Ngọc Khánh: 

-
Trong quý II phải xong dứt điểm các thủ tục GPMB, tạm cư dân, phê duyệt dự án để tiến hành khởi công nhà B3 trong quý III năm 2008;
Dự án Vĩnh Hồ:

-
Hoàn thành để án chi tiết dự án Vĩnh Hồ tỷ lệ 1/500 trước tháng 8 năm 2008;
· Đồng ý thành lập Chi nhánh tại Lai Châu để triển khai thi công gói thầu đường vào thuỷ điện Lai Châu;
· Hoàn thành việc xin Giấy phép hoạt đông xuất khẩu lao động của Công ty trước 30/4; Trong năm 2008, đưa được 500 lao động theo hợp đồng với các đối tác.
· Thông qua phương án tăng vốn điều lệ để xin ý kiến cổ đông vào ngày 13/4/2008 trong đó dùng lợi nhuận năm 2007 và trước đó để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chia 1:1 (có phương án cụ thể kèm theo).
· Thông qua phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và các ban điều hành Đại hội để xin ý kiến ĐHĐCĐ.
Quý 2 năm 2008, HĐQT đã họp và thông qua các vấn đề sau:

· Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kế hoạch tài chính 6 tháng cuối năm 2008;
· Biều dương thành tích đối với Ban lãnh đạo Công ty; Các cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ CNV trong Công ty đã có tinh thần làm việc, đoàn kết, nhất trí, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm góp phần xây dựng Công ty đã và đang từng bước phát triển vững chắc về mọi mặt, liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.
· Về công tác quản trị:
-

Phê duyệt bổ sung và chỉnh sửa một số các quy chế, quy trình làm việc của Công ty nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển về quy mô và năng lực Công ty;
-

ổn định nhân sự; Kiện toàn bộ máy tổ chức; Thực hiện luon chuyển, điều chuyển cán bộ để đáp ứng theo yêu cầu phát triển, đảm bảo tính chuyên nghiệp, chuyên môn hoá cao nhằm thực hiện tốt và vượt mức các mục tiêu của Công ty đặt ra;
-
Chỉ đạo việc thành lập chi nhánh của Công ty.
· Về công tác chỉ đạo sản xuất:
-

Đối với công tác thi công xây lắp: Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, giảm thiểu chi tiêu lãng phí, đảm bảo chất lượng và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Chỉ đạo triển khai thi công gói thầu đường Quảng Nam.
-

Đối với các dự án đầu tư: Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, triển khai các dự án đầu tư: thuỷ điện Phình Hồ; dự án Ngọc Khánh; dự án Vĩnh Hồ đảm bảo theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra, nghiên cứu quyết định đầu tư một số dự án đầu tư khả thi khác. Tạm dừng tăng vốn điều lệ chờ thị trường ổn định. Chỉ đạo dứt điểm dự án Tân Van.
-

Công tác Tài chính: Chỉ đạo tài chính xây dựng những giải pháp cụ thể để lập các quỹ dự phòng tránh rủi ro. Tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, yêu cầu có giải pháp cụ thể và hữu hiệu để đạt hiệu quả cao nhất.
-
Dịch vụ: Hoàn thành dưt điểm việc xin giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động và ổn định lại tổ chức, triển khai hoạt động của trung tâm. Định hướng tập trung khai thác xuất khẩu lao động tại các thi trường trung và cao cấp. Nghiên cứu, quyết định phát triển thêm một số ngành nghề mới cho Công ty.
Quý 3 năm 2008, HĐQT đã họp và thông qua các vấn đề sau:

· Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2008 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2008

· Thống nhất điều chỉnh một số các chỉ tiêu kinh tế cà tiến độ các dự án đầu tư theo tờ trình số 113/S99-KteKT-TTr ngày 3009/2008 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể như sau:
-

Về các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2008: Điều chỉnh giá trị thực hiện hoạt động xuất khẩu lao động từ 1,00 tỷ xuống còn 0,10 tỷ đồng. Điều chỉnh giá trị thực hiện các Dự án đầu tư từ 56,342 tỷ đồng xuống còn 6,976 tỷ đồng. Điều chỉnh kế hoạch doanh số bán hàng từ 97,717 tỷ đồng xuống còn 91,562 tỷ đồng.
-
Phan tích và thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư: Thuỷ điện Phình Hồ điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình trước ngày 01/02/2011. Trong quá trình thực hiện Tổng giám đốc Công ty cần phải thường xuyên nghiên cứu, phân tích kỹ những biến động, những điều kiện khách quan, và chủ quan gây ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án kịp thời đề xuất Hội đồng quản trị xem xét quyết định. Dự án khu Ngọc Khánh điều chỉnh tiến độ khởi công sang quý I/2009. Dự án khu đô thi Vĩnh Hồ điều chỉnh tiến độ lập và phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500 hoàn thành đến hết ngày 30/4/2009. Dự án Khu nhà ở Tân Vạn điều chỉnh tiến độ chuyển nhượng dự án đến hết quý I/2009. Thành lập chi nhánh Công ty tại Lai Châu tạm thời chờ thời điểm thích hợp.
Quý 4 năm 2008, HĐQT đã họp và định hướng các vấn đề sau:

· Chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 4 và năm 2008;

· Công tác quản trị:
-

Phê duyệt bổ sung và chỉnh sửa một số các quy chế, quy trình làm việc của Công ty nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển về quy mô và năng lực Công ty: Quy chế lương gắn với mô tả công việc và tiêu chí đánh giá cán bộ công nhân viên; Quy trình xư lý văn bản; Quy trình quản lý vật tư, thiết bị; Quy chế đào tạo
-

Chỉ đạo xây dựng hệ thống đối tác, khách hàng cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư có uy tín, đảm bảo chất lượng, cạnh tranh cao.
-

ổn định nhân sự; Kiện toàn bộ máy tổ chức; Thực hiện luân chuyển, điều chuyển cán bộ để đáp ứng theo yêu cầu phát triển, đảm bảo tính chuyên nghiệp, chuyên môn hoá cao nhằm thực hiện tốt và vượt mức các mục tiêu của Công ty đã đặt ra.
-

Chỉ đạo thành lập Phòng Nghiên cứu phát triển Công ty; Chỉ đạo điều chỉnh quy chế lương nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.
-
Đồng ý trích từ quỹ đầu tư phát triển nguồn vốn thích hợp phục vụ cho việc tìm ý tưởng, thưởng cho sáng kiến sáng tạo, đồng thời phục vụ cho công tác đào tạo. Chi tiết do Tổng giám đốc đề xuất, Hội đồng quản trị thông qua.
· Công tác chỉ đạo SKKD:
-

Đối với công tác thi công xây lắp: Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, giảm thiểu chi tiêu lãnh phí, đảm bảo chất lượng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch. Chỉ đạo triển khai thi công gói thầu đường Quảng Nam đảm bảo chất lượng và đầy nhanh theo đuổi bám sát tiến độ yêu cầu. Tìm, nghiên cứu tham gia đấu thầu ít nhất 01 gói thầu xây lắp giá trị trên 10 tỷ.
-

Đối với các dự án đầu tư: Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, triển khai của dự án đầu tư Thuỷ điện Phình Hồ, dự án Ngọc Khánh, dự án Vĩnh Hồ đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra. Nghiên cứu quyết định đầu tư ít nhất 01 dự án đầu tư khả thi khác
-

Công tác Tài chính; Tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ. Yêu cầu có những giải pháp cụ thể và hữu hiệu để đạt hiệu quả cao nhất.
-
Dịch vụ: ổn định tổ chức, triển khai hoạt động của Trung tâm Xuất khẩu lao động. Định hướng tập trung khai thác xuất khẩu lao động tại các thị trường trung và cao cấp. Cụ thể, cử đồng chí Chủ tịch đi công tác Nga cùng đoàn Chủ tịch Nước từ ngày 26/10/2008 đến 31/10/2008 nhằm tìm kiếm thị trường đưa lao động sang Nga. Trong quỹ IV/2008 Trung tâm Xuất khẩu được từ 30 đến 50 lao động. Nghiên cứu, quyết định phát triển thêm một số ngành nghề mới cho Công ty.
1.2.2- 
Kết quả công tác chỉ đạo hoạt động SXKD năm 2008
· Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2008:
· Tổng Giá trị SXKD

: 103,649 tû đồng, đạt 105,98% KH năm

· Doanh số bán hàng


:   90,806 tû đồng, đạt 99,07% KH năm

· Giá trị dở dang


: 22,9 tû đồng

· Lợi nhuận trước thuế

: 19,601tû đồng, đạt 92,16% KH năm

· Tiền về tài khoản


: 111,550 tỷ đồng, đạt 142,54 % KH năm
· Đã nộp ngân sách nhà nước
: 5,815 tû đồng

· Thu nhập bình quân

: 4.067.861 đồng/người/tháng

· Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến

: 50%/năm/vốn thực góp

· Công nợ phải thu


: 28,814 tû đồng

· Công nợ phải trả


: 11,978 tû đồng

· Chỉ tiêu kế hoạch năm 2009:
	1. Giá trị sản xuất kinh doanh:
	131,156 tû  đồng

	· Xây lắp
	123,095 tû đồng

	· Thương mại dịch vụ
	1 tû đồng

	· Các dự án đầu tư
	7,061 tû đồng

	2. Doanh số bán hàng:  
	144,678 tû đồng

	3. Lợi nhuận trước thuế:
	22,627 tû đồng

	4. Tiền về tài khoản:  
	115 tû đồng

	5. Nộp ngân sách nhà nước:    
	5,301 tû đồng

	6. Thu nhập bình quân:     
	4.284.252 đồng/người/tháng

	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến
	20 ÷ 35%/năm/ vốn thực góp


1.3- Công tác phối hợp hoạt động:

1.3.1- 
Với Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị thường xuyên tham khảo ý kiến của ban kiểm soát đối với các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trước khi quyết định hoặc trình Đại hội cổ đông quyết định.

Các vấn đề mà Ban kiểm soát kiến nghị khắc phục đều được HĐQT xem xét chỉ đạo khắc phục, các vấn đề chính HĐQT lấy ý kiến Ban kiểm soát:
· Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập,

· Các tồn tại trong Báo cáo tài chính.

2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2009:

2.1 - 
Mục tiêu: 
Bám sát Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty để chỉ đạo, quản lý kịp các mặt hoạt động của Công ty. Nâng cao chất lượng nội dung các cuộc họp, các văn bản ban hành đảm bảo sâu sát trong việc chỉ đạo, quản trị các hoạt động trong SXKD của công ty nhằm đạt hiệu quả cao thực hiện hoàn thnàh các chỉ tiêu kinh tế chính đã đề ra.

2.2 - 
Nhiệm vụ chính:
· Quản lý, chỉ đạo việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác đổi mới doanh nghiệp và quản lý kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp.

· Thực hiện đúng quy định họp Hội đồng quản trị thường kỳ vào đầu quý tiếp theo.

· Đôn đốc Tổng giám đốc Công ty thực hiện các dự án đầu tư.

· Phê duyệt, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động SXKD.

· Kịp thời củng cố tổ chức sản xuất và công tác cán bộ theo yêu cầu mở rộng sản xuất.

· Ký kết, theo dõi thực hiện hợp đồng lao động của Hội đồng quản trị về việc thuê Tổng giám đốc điều hành và đôn đốc việc ký kết hợp đồng giữa Tổng giám đốc với giám đốc đơn vị và các cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

A. 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2008
1. 
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: 

	1.1. Giá trị sản xuất kinh doanh:                                         
	110,894 tỷ đồng

	· Xây lắp
	103,649 tỷ đồng, đạt 106 % KH năm

	· Các dự án đầu tư
	7,245 tỷ đồng, đạt 103,86 % KH năm

	1.2. Doanh số bán hàng:                                               
	90,806 tỷ đồng, đạt 99,07 % KH năm.

	1.3. Giá trị dở dang đến 31/12/2008:                   
	22,9 tû đồng

	1.4. Lợi nhuận trước thuế:                               
	19,601tû đồng, đạt 92,16% KH năm

	1.5. Tiền về tài khoản:                                        
	111,550 tỷ đồng, đạt 142,54 % KH năm

	1.6. Giá thành toàn bộ
	52,069  tỷ đồng

	1.7. Giá trị TSCĐ đến cuối kỳ
	58,437 tû đồng

	1.8. Vốn kinh doanh
	88,610 đồng

	1.9. Đã nộp ngân sách nhà nước:                            
	5,815 tỷ đồng

	1.10. Thu nhập bình quân:                  
	4.067.861 đồng/người/tháng

	1.11. Công nợ phải thu đến 31/12/2007:                     
	11,978 tỷ đồng.


2.  
Đánh giá các mặt quản lý:





2.1. 
Công tác tuyển dụng và đào tạo:





- 
Thực hiện đúng các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động

-
Tuyển dụng CBCNV đảm bảo nhân sự cho các Phòng, Ban và đơn vị trực thuộc Công ty;

-
Trình HĐQT thành lập và sát nhập, bố trí sắp xếp lại nhân sự cho các Phòng nghiệp vụ để đáp ứng công việc chuyên môn tại Công ty;

-
Thực hiện chuyển đổi giấy phép kinh doanh của Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất và phát triển của Công ty;

2.2.
Công tác Kinh tế - Kỹ thuật.

Công tác kế hoạch:

- 
Xây dựng kế hoạch sản xuất và lập tiến độ các công trình dựa trên định hướng cơ sở phát triển của Công ty được HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 909 phê duyệt;

-
Các báo cáo kế hoạch được thực hiện thường xuyên hàng tháng, quý và năm;

-
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD trình HĐQT hàng quý và Đại hội đồng cổ 
đông thường niên.  

Công tác thanh toán, thu hồi vốn:
-

Trong năm 2008 giá trị thu hồi vốn đạt 90,733 tỷ, Giá trị dở dang đến 31/12/2008 là 28,424 tỷ đồng, trong đó một số công trình đã thực hiện xong đã bàn giao và đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa quyết toán được do một số nguyên nhân khách quan (Công trình đường ĐT176, đường Hồ Chí Minh). Các công trình hiện tại Công ty đang thi công, công tác thu vốn được đảm bảo tốt như công trình thuỷ điện Sơn La, Lai Châu;

-

Luôn sát sao trong công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ. 
Công tác Hợp đồng:

-

Ký kết các HĐKT với các Ban quản lý, Chủ đầu tư, Ban điều hành thực hiện thi công xây lắp như: 

+

Ban QLDA đường Nam Quảng Nam - Trà My - Trà Bồng về việc thi công Xây dựng Gói thầu R4-3, lý trình Km 134+000- Km 135+000 thuộc Dự án đường Nam Quảng Nam (giai đoạn 1);

+ 

Ban QLDA nhà máy thuỷ điện Sơn La về việc Thoả thuận hợp đồng thực hiện gói thầu số 15 (LC15-GT) Xây dựng đường Km 21+000 -:- Km 26+000;

+

Phụ lục HĐ số 16/2008/BSHĐ/BĐH/KTKH ký ngày 05/12/2008 về việc Sửa đổi bổ sung hợp đồng số 08/BĐH-KTKH-HĐ-SĐ909 ngày 31/12/2007 về việc thi công các hạng mục tại công trình thuỷ điện Sơn La;

-

Trình HĐQT ban hành Quyết định số 116 S99/HĐQT-QĐ ngày 18/12/2008 về việc Ban hành Quy định về công tác hợp đồng của Công ty;

-

Công tác Hợp đồng được thực hiện theo các văn bản Pháp luật hiện hành và quy chế, quy trình, quy định của Công ty cổ phần Sông Đà 909;

-
Làm uỷ quyền cho các đơn vị để ký kết và thực hiện Hợp đồng theo quy định;

-
Việc mua bán vật tư phụ tùng của Công ty đều thông qua Hội đồng xét duyệt giá;

-
Ký kết các hợp đồng về việc cung cấp các trang thiết bị, vật tư phụ tùng và sửa chữa xe máy thiết bị phục vụ công tác SXKD.

Công tác tiền lương:

-
Trình HĐQT ban hành Quyết định số 113 S99/HĐQT- QĐ ngày 10/12/2008 về việc Ban hành Quy chế trả lương cho khối gián tiếp văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Công tác KTTC-AT:

-
Thi công phần lớn các công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất l​ượng công trình theo biện pháp tổ chức thi công đã ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư​. Tuy nhiên có một số công trình không đúng tiến độ do công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Chủ đầu tư.

-
Thi công đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ các quy chế về an toàn lao động 
và bảo hộ lao động cho người lao động trên các công trình.

2.3 
Công tác Quản lý tài chính:

- 
Tuân thủ các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán và các quy định khác về kế toán hiện hành của Nhà nước;

-
Các báo cáo tháng, quý và quyết toán quý được quan tâm và duy trì thường xuyên đảm bảo phản ánh chính xác kết quả SXKD của Công ty.;

-
Kiểm toán kết quả SXKD năm 2008;

-
Hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty lên 30 tỷ đồng;

-
Đảm bảo đủ vốn phục vụ công tác SXKD của Công ty;
2.4. 
Công tác Quản lý cơ giới.

-
Khai thác hiệu quả tài sản hiện có tại đơn vị, các hệ số sử dụng, hệ số năng suất luôn đạt ở mức cao.

-
Thực hiện các quy định đúng theo quy trình về quản lý xe máy, thiết bi;

-
Công tác sửa chữa lớn, nhỏ luôn được quan tâm thực hiện song kết quả chưa cao, cơ bản đáp ứng đúng tiến độ; 

-
Nâng cao năng lực xe máy phục vụ thi công công trình trọng điểm. Trình HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư xe máy thiết bị và điều chuyển đến các công trình Công ty tham gia thi công kịp thời;

-
Đảm bảo VTPT cho xe máy hoạt động phục vụ công tác SXKD của toàn Công ty.
2.5.
Công tác xuất khẩu lao động:

-
Trong năm 2008, Công ty đã được Cục QLLĐ cấp giấy phép XKLĐ. Trung tâm XKLĐ đang tìm kiếm các đơn hàng và triển khai các bước tiếp theo để đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

2.6. 
Công tác đầu tư:

Dự án khu đất Tân Vạn:
-
Vẫn chưa tìm được đối tác để chuyển nhượng dự án.

Dự án thuỷ điện Phình Hồ:
-
Trong năm 2008, Tuy mục tiêu tiến độ và kế hoạch triển khai dự án đã không thực hiện đươc đúng kế hoạch do những nguyên nhân khách quan nhưng với sự cố gắng của tập thể cán bộ lãnh đạo Ban QLDA, ĐVTC dự án đã thực hiện được những công việc cụ thể như sau:

+
Khởi công, động thổ công trình;

+
Cơ bản thực hiện xong toàn bộ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng;

+
Thi công một số hạng mục công trình: Ngầm qua suối, đường vận hành VH1, VH2, một phần đường vào cụm đầu mối.
-
Trong quá trình triển khai dự án, do tình hình kinh tế đất nước có nhiều biến đổi ảnh hưởng trực tiếp đến dự án đầu tư của Công ty nên trong thời điểm hiện tại với quy mô công suất, phương án bố trí tổng mặt bằng, thiết kế như dự án đầu tư thì tính khả thi là không cao, dự án gặp nhiều bất lợi, để có cơ sở cũng như định hướng đúng đắn, Ban TGĐ đã đề xuất xin ý kiến HĐQT thực hiện các giải pháp:

+
Tính toán thủy văn, thủy năng để xem xét điều chỉnh công suất lắp máy cho dự án;

+
Xem xét, tính toán lại quy mô công suất, phương án thiết kế, bố trí tổng thể công trình từ đó tính toán lại TMĐT và các phương án phân tích kinh tế, tài chính.

Dự án khu Ngọc Khánh:
Trong năm 2008, Tổng giám đốc chỉ đạo BQL các Dự án Hà Nội thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

-
Điều tra xã hội học: Tiến độ phê duyệt từ ngày 15/7/2007-:- 13/8/2007 đã thực hiện hoàn thành ngày 03/02/2008. Thực hiện chậm tiến độ do quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc và tổ công tác phải đi giải thích cụ thể đến từng hộ dân.

-
Lập bản vẽ xác định ranh giới nghiên cứu dự án: Tiến độ phê duyệt từ 08/9/2007   -:- 17/9/2007 tiến độ thực hiện từ 01/3/2008-:- 29/4/2008, hoàn thành chậm so với tiến độ đề ra do phải làm bổ sung theo yêu cầu của Sở QHKT.

-
Thoả thuận tổng mặt bằng với Sở Quy hoạch kiến trúc: Tiến độ phê duyệt từ 30/10/2007-:- 23/11/2007 triển khai thực hiện bắt đầu ngày 06/01/2008, hiện tại đang thực hiện bị chậm tiến độ do phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần và phải xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, do Tổng mặt bằng xin thoả thuận vượt quy chuẩn xây dựng. Tiếp tục bám sát sở Quy hoạch kiến trúc Thành phố Hà Nội sớm xem xét cho ý kiến trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoach tổng mặt bằng và phương án thiết kế sơ bộ cho dự án Ngọc Khánh.
Dự án khu đô thị Vĩnh Hồ:

Bước đầu UBND TP Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Sông Đà 909 được tổ chức, nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch cải tạo, xây dựng lại đồng bộ các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu tập thể Vĩnh Hồ, quận Đống Đa theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố. Hiện tại đang chờ các Sở, ban ngành liên quan phê duyệt đề cương và nhiệm vụ quy hoạch 1/500 của dự án. Để thực hiện các nhiệm vụ trên Tổng giám đốc đã chỉ đạo trực tiếp BQL các Dự án Hà Nội thực hiện các công việc. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công việc của dự án cũng gặp phải một số khó khăn một số hạng mục công việc thực hiện chậm tiến độ so với tiến độ mà HĐQT đã phê duyệt cụ thể như sau:

-
Lập bản vẽ xác định ranh giới nghiên cứu của Dự án thực hiện hoàn thành đúng tiến độ.

-
Phê duyệt ranh giới nghiên cứu của Dự án: Hoàn thành chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra nguyên nhân do Sở QHKT xác định ranh giới còn thiếu nhà D9, D10 nên phải làm việc lại với Sở TNMT và Sở QHKT để xác định lại ranh giới.

-
Điều tra xã hội học: Hoàn thành chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra nguyên nhân do thủ tục xin Quận ra quyết định thành lập tổ công tác chậm.

-
Khảo sát đánh giá hiện trạng trên các mặt để làm cơ sở lập Quy hoạch: Hoàn 
thành khảo sát sơ bộ.

-
Đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500: Hạng mục này hoàn thành đúng tiến độ.

-
Xin chỉ giới đường đỏ và cấp số liệu kỹ thuật: Hoàn thành chậm tiến độ do Viện Quy hoạch ký hợp đồng chậm và trong quá trình thực hiện Viện quy hoạch phải chỉnh sửa và trình ký nhiều lần mới hoàn thành được.

-
Lập nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết 1/500: Hoàn thành chậm tiến độ do đến ngày 30/4/2008 mới tập hợp đủ số liệu và đến ngày 20/6/2008 mới ký hợp đồng tư vấn với Công ty UAC. Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đã hoàn thành.
-
Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết 1/500 hiện tại đã hoàn thành, trong quá trình thực hiện cũng bị chậm tiến độ do đến ngày 30/7/2008 mới trình thẩm định, phải chỉnh sửa và thời gian thẩm định ở Sở QHKT bị kéo dài đến ngày 29/12/2008 mới trình UBND Thành phố phê duyệt.

-
Lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vẫn đang thực hiện nhưng cũng bị chậm tiến độ do chưa đủ cơ sở pháp lý đến ngày 21/01/2009 nhiệm vụ thiết kế QH chi tiết mới được phê duyệt. Hiện tại Ban quản lý các Dự án Hà Nội đã gửi Sở QHKT các phương án QH để xin ý kiến của Sở.        
Công tác khác: 
-
Trong năm 2008 Công ty đã thực hiện hoàn thành Dự án đầu tư xe máy, thiết bị  hiện tại đã đầu tư các thiết bị sau phục vụ thi công các công trình của Công ty:

· 02 máy lu rung CLG614.

· 01 máy san gạt Komatsu GD31-3H.

· 01 xe tải ben 5T Cưu Long.

· 01 máy xúc Komatsu PC350-7.

· 05 xe tải ben hạng nặng hiệu Dongfeng.

-
Tiếp tục triển khai tiếp thị một số dự án xây lắp mới phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị đến năm 2010 tại địa bàn Hà Nội.

2.7. 
Những tồn tại chưa giải quyết:

Công tác thi công, nghiệm thu, bàn giao công trình:
-
Một số công trình đã thi công xong và hiện tại đã nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng nhưng chưa được thanh quyết toán như đường ĐT 176, đương Hồ Chí Minh...

-
Các công trình thi công tại Hà Tĩnh còn chậm tiến độ do một số hạng mục chưa giải phóng được mặt bằng.
Triển khai các dự án đầu tư:
-
Trong năm 2008 các dự án đầu tư (Khu đô thị Ngọc Khánh, khu đô thị Vĩnh Hồ, Dự án Tân Vạn) thực hiện theo đúng trình tự. Tuy nhiên không đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra;

-
Dự án Thuỷ điện Phình Hồ cơ bản thực hiện đúng theo trình tự quản lý dự án tuy nhiên công tác triển khai còn chậm do vừa làm vừa chờ thiết kế và đang nghiên cứu tính toán lại để điều chỉnh công suất lắp máy.

-
Dự án Tân Vạn: Đã hoàn tất các thủ tục nhưng chưa tìm được đối tác để chuyển nhượng Dự án.
Công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ:
-
Thu vốn: Vẫn chưa thực hiện được đúng kế hoạch tại các công trình như đường ĐT176, đường Hồ Chí Minh, Thuỷ điện Pleikrong…

-
Thu hồi công nợ: Chưa thanh toán dứt điểm công nợ với các đơn vị như Công ty Sông Đà 2, BĐH Dự án thuỷ điện Tuyên Quang, BĐH Dự án thuỷ điện Pleikrong, BĐH thuỷ điện Bản Vẽ, BQL DA KV1- CT Bưu chính VT liên tỉnh,… để tình trạng công nợ phải thu lớn.
Công tác sửa chữa lớn xe máy thiết bị: 

-
Thực hiện công tác sửa chữa lớn được kịp thời đảm bảo yêu cầu sản xuất. Tuy nhiên tình trạng quyết toán sửa chữa lớn còn chậm. 
3. Biện pháp thực hiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2009. 
· Duy trì và phát huy các mặt đã thực hiện được trong năm 2008: Về việc thực hiên các chính sách đối với người lao động, thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và công tác bảo hộ lao động và an toàn trong thi công tại các công trình, công tác báo cáo được duy trì thực hiện.

· Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay nền kinh tế thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam nói chung và năm 2009 được dự báo là năm có nhiều khó khăn và thử thách. Vậy để thực hiện tốt kế hoạch năm 2009 đã đề ra  và kế hoạch các năm tiếp theo, Tổng giám đốc thực hiện chỉ đạo sát sao hơn nữa tới các Phòng, Ban và đơn vị còn tồn tại bằng các biện pháp cụ thể thể hiện trên các công tác sau:

Công tác thi công, nghiệm thu, bàn giao công trình:
· Tổ chức tập trung triển khai thi công tốt các công trình đã có để hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.    

· Tiếp tục cử cán bộ cùng với Công ty Sông Đà 2 làm việc trực tiếp với Ban quản lý dự án thuỷ điện 1 làm hồ sơ thanh quyết toán công trình đường ĐT 176. 

· Cử người liên hệ với Ban quản lý dự án - Công ty viễn thông liên tỉnh để quyết toán công trình tuyến cáp quang Đường Hồ Chí Minh (sau khi được kiểm toán xong). 

Triển khai các dự án đầu tư:

· Dự án Tân Vạn: Thực hiện chuyển nhượng dự án.

· Dự án Thuỷ điện Phình Hồ: Sau khi có được kết quả tính toán lại quy mô công trình, phương án thiết kế, bố trí tổng thể công trình, kết quả sơ bộ TMĐT và các phương án phân tích kinh tế, tài chính Ban tổng giám đốc sẽ trình HĐQT công ty phương án triển khai tiếp theo. Nếu dự án khả thi trong bối cảnh hiện tại sẽ tập trung triển khai gấp rút với tiến độ cao nhất, nếu không khả thi đề nghị tạm dừng triển khai dự án cho đến khi các điều kiện liên quan đến tính hiệu quả của dự án như: khả năng huy động vốn, lãi xuất phù hợp, giá bán điện hợp lý, lạm phát được kìm chế… sẽ tiếp tục triển khai.

· Dự án Ngọc Khánh: Tiếp tục các công việc đã thực hiện được trong năm 2008, ngay từ những ngày đầu năm 2009 Tổng giám đốc chỉ đạo sát sao BQL các Dự án Hà Nội thực hiện các bước tiếp theo của Dự án với tiến độ dự kiến như sau:

· Thoả thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự kiến hoàn thành vào 30/3/2009.

· 
Ngay sau khi có thoả thuận tổng mặt bằng BQL các Dự án thực hiện ngay các công việc:

· Họp lại các tổ dân phố công bố chủ trương của Thành phố, hoàn thiện công tác điều tra xã hội học: Dự kiến thực hiện 40 ngày từ 01/4/2009-:- 09/5/2009.

· Thiết kế phương án kiến trúc sơ bộ: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 01/4/2009-:- 30/4/2009.

· Phê duyệt phương án kiến trúc sơ bộ: Dự kiến thực hiện 45 ngày từ 01/01/2009-:- 15/6/2009.

· Thoả thuận về cơ chế đền bù tái định cư với UBND thành phố: Dự kiến thực hiện 60 ngày từ 16/6/2009-:- 15/8/2009.

· Sau khi được Thành phố phê duyệt cơ chế đền bù tái định cư. Đơn vị thành lập hội đồng GPMB, kiểm điểm và lên phương án đền bù tạm cư: Dự kiến thực hiện 50 ngày từ 16/8/2009-:-05/10/2009.

· Trình UBND Thành phố thông qua phương án đền bù tạm cư: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 06/10/2009-:- 05/11/2009.

· Công khai phương án quỹ tái định cư với địa phương: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 06/10/2009-:- 05/11/2009.

· Xây dựng quỹ nhà tạm cư: Dự kiến hoàn thành trước tháng 10/2009.

· Ngay khi được phê duyệt Phương án kiến trúc sơ bộ thực hiện Khảo sát địa chất công trình giai đoạn lập dự án: Dự kiến thực hiện 20 ngày từ 16/06/2009 -:- 05/07/2009. 

· Lập thiết kế cơ sở: Dự kiến thực hiện 60 ngày từ 16/6/2009-:- 15/8/2009.

· Thẩm định thiết kế cơ sở: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 16/8/2009-:- 15/9/2009.

· Lập thoả thuận các chuyên ngành điện, nước, PCCC:  Dự kiến thực hiện 45 ngày từ 16/6/2009-:- 01/8/2009.

· Lập dự án đầu tư, xin phê duyệt dự án: Dự kiến thực hiện 07 ngày từ 16/9/2009-:- 23/9/2009.

· Trình sở Kế hoạch đầu tư thẩm định dự án: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 24/9/2009 -:- 23/10/2009.

· Trình UBND thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư: Dự kiến thực hiện 20 ngày từ 24/10/2009-:- 14/11/2009. Kể từ ngày được Thành phố thông qua phương án đền bù tạm cư và Sở KHĐT thẩm định dự án. 

· Dự án Vĩnh Hồ: Bám sát các Sở, ban ngành liên quan sớm phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án và Công bố Quy hoạch dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2009 cụ thể như sau:

· Lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Dự kiến thực hiện 90 ngày từ khi nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt từ 01/3/2009-:- 31/5/2009.

· Xin ý kiến cơ quan chức năng (Phường, Quận và các nhà Khoa học). Ban tập hợp các ý kiến, chỉnh sửa đồ án quy hoạch: Dự kiến thực hiện 40 ngày từ 01/6/2009-:- 10/7/2009.

· Trình Sở QHKT thẩm định Đồ án Quy hoạch ngay sau khi Ban tập hợp ý kiến của các cơ quan chức năng: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 11/7/2009-:- 11/8/2009.

· Phê duyệt Đồ án Quy hoạch: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 12/8/2009-:- 12/9/2009.

· Công bố Quy hoạch: Dự kiến thực hiện 15 ngày từ 13/9/2009-:- 28/9/2009.

Công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ:
· Thu vốn: 

· Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán với Ban quản lý dự án thuỷ điện 1, Công ty cổ phần Sông Đà 2 phần giá trị còn lại công trình đường ĐT176.

· Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán với Ban điều hành dự án thuỷ điện Pleikrông và BQL thuỷ điện 4 và BĐH thuỷ điện Sê San 4.

· Làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán với Chi nhánh Sông Đà 907 và BĐH Dự án thuỷ điện Tuyên Quang.

· Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơ bản Huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh.
· Thu hồi công nợ: Đôn đốc các đơn vị có liên quan hoàn tất thủ tục thanh toán dứt điểm công nợ với các đơn vị như Công ty cổ phần Sông Đà 2, BĐH DA thuỷ điện Tuyên Quang, BĐH DA thuỷ điện Pleikrong, BĐH thuỷ điện Bản Vẽ, BQL DA KV1- CT Bưu chính VT liên tỉnh,…

Trung tâm cung ứng nhân lực quốc tế: 

· Tiếp tục ổn định tổ chức, thực hiện nhanh các bước tiếp theo để đưa người đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Tìm kiếm các đối tác mở rộng thị trường để thực hiện công tác XKLĐ. 

· Thực hiện đúng theo các văn bản pháp luật hiện hành, quyết định đã ban hành: Quy trình thực hiện Hợp đồng đưa người Lao động Việt Nam sang học tập và làm việc ở nước ngoài và Quy trình tuyển chọn Lao động Việt Nam đi học tập và làm việc ở nước ngoài.  

Công tác tiếp thị đấu thầu: 

· Tìm kiếm và đấu thầu thêm các công trình, để thi công đảm bảo kế hoạch SXKD với sự phát triển trong chiến lược và tầm nhìn của Công ty trong những năm tiếp theo.

Các biện pháp khác: 

· Rà soát, xiết chặt lại toàn bộ các quy chế, quy định nhằm giảm thiểu tối đa chi phí quản lý, điều hành sản xuất;

· Xây dựng cẩm nang điều hành cho toàn bộ các lĩnh vực liên quan trong và ngoài lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;
B. 
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2009
1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

	1.1. Giá trị sản xuất kinh doanh:
	155,042 tỷ đồng

	-  Xây lắp
	123,095 tỷ đồng

	- Thương mại dịch vụ
	1,000  tỷ đồng

	- Các dự án đầu tư
	7.061 tỷ đồng

	1.2. Doanh số bán hàng:  
	144,678 tỷ đồng

	1.3. Lợi nhuận trước thuế:
	22,627 tỷ đồng

	1.4. Tiền về tài khoản:  
	115,0 tỷ đồng

	1.5. Nộp ngân sách nhà nước:    
	5,301 tỷ đồng

	1.6. Thu nhập bình quân:     
	4.284.252 đồng/người/tháng

	1.7. Mức chia cổ tức
	20% -35%


2. Mục tiêu tiến độ thi công của các công trình:

Công trình thuỷ điện Sơn La:


Khối lượng chủ yếu thi công trong năm 2009 như sau:

-
Mỏ đá Bản Pênh I:   Đào xúc vận chuyển đất, đá:  70.000 m3.

       Xúc vận chuyển đá nổ mìn: 945.000 m3

-
Mỏ đá Bản Pênh II: Đào xúc vận chuyển đất, đá: 539.891 m3.

       Xúc vận chuyển đá nổ mìn: 266.000 m3.

Trong năm 2009 đây vẫn là công trình trọng điểm của Công ty, hiện tại Công ty vẫn tập trung phần lớn xe máy thiết bị để thi công công trình này đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình.

Công trình thuỷ điện Lai Châu (LC-15GT):
Tập trung thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và hoàn thành công trình trong năm 2009.

Công trình Đường Nam - Quảng Nam (R4-3):

Hiện tại Đội TH số 4 đã tập trung xe máy, thiết bị và con người để triển khai thi công công trình, tranh thủ thời tiết thuận lợi phấn đấu hết năm 2009 thi công xong phần nền đường, công trình trên tuyến, công trình phòng hộ.

Công trình cấp nước Nghi Xuân (NMN_01, NMN_06 ):

Đội TH số 4 đã và đang chuẩn bị các loại vật tư cần thiết (vật tư ngành điện và các thiết bị kỹ thuật) để thi công các hạng mục còn lại của hai gói thầu NMN_01 và NMN_06 và hoàn thành và bàn giao công trình trong quý II/2009.

2.1-
Công tác nghiệm thu, thu vốn:

Trong năm 2009, mục tiêu chính của Công ty vẫn là thi công và thu vốn các công trình đảm bảo đủ vốn cho công tác SXKD của Công ty. Bên cạnh các công trình, công tác thu hồi vốn được thực hiện tốt và phát huy như công trình thuỷ điện Sơn La, Lai Châu. Công ty sẽ chú trọng tập trung vào thu vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong trong các năm trước và các công trình đang thi công như sau:

-
Công trình Đường 176: 

Công ty đã thành lập Hội đồng thu hồi vốn, thu hồi công nợ và Tổng giám đốc giao nhiệm vụ trực tiếp cho Đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng thu hồi vốn, thu hồi công nợ phối hợp với Công ty Sông Đà 2 làm việc trực tiếp với Ban quản lý dự án thuỷ điện 1 làm hồ sơ thanh quyết toán công trình đường ĐT 176. 

-
Công trình tuyến cáp sợi Quang đường Hồ Chí Minh và công trình bền vững hoá đường Hồ Chí Minh. 

Cử người liên hệ với Ban quản lý dự án - Công ty viễn thông liên tỉnh để quyết toán công trình tuyến cáp quang Đường Hồ Chí Minh (sau khi được kiểm toán xong). 

-
Công trình thuỷ điện Sê San 4, thuỷ điện Pleikrông: 

Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán với Ban điều hành dự án thuỷ điện Pleikrông và BQL thuỷ điện 4 và BĐH thuỷ điện Sê San 4.

-
Công trình thuỷ điện Tuyên Quang: 

Làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán với Chi nhánh Sông Đà 907 và BĐH Dự án thuỷ điện Tuyên Quang.

-
Công trình cấp nước Nghi Xuân: 

Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơ bản Huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh.

-
Công trình thuỷ điện Sơn La, Lai Châu:

Xí nghiệp 1 cần rà soát lại toàn bộ các hạng mục lán trại, phụ trợ và các công việc khác lên kế hoạch nghiệm thu thu vốn đảm bảo hiệu quả công trình.

Tập trung thu hồi vốn các hạng mục chính: Bóc phủ, cấp đá nghiền sàng, đường tránh ngập cho thuỷ điện Lai Châu …

2.2-
Các dự án đầu tư:

Tập trung triển khai lựa chọn để thi công các Dự án đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả các Dự án đầu tư ngay sau khi được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

2.3-
Thương mại dịch vụ:

Trong năm 2009 tiếp tục kiện toàn bộ máy, tập trung vào các thị trường mang tính ổn định và XKLĐ sang các thị trường lao động có nhu cầu tuyển dụng thông qua môi giới và thương mại điện tử. 

2.4-
Biện pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2009. 
-
Duy trì và phát huy các mặt đã thực hiện được trong năm 2008: Về việc thực hiện các chính sách đối với người lao động, thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và công tác bảo hộ lao động và an toàn trong thi công tại các công trình, công tác báo cáo được duy trì thực hiện.

-
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay nền kinh tế thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam nói chung và năm 2009 được dự báo là năm có nhiều khó khăn và thử thách. Vậy để thực hiện tốt kế hoạch năm 2009 đã đề ra và kế hoạch các năm tiếp theo, Tổng giám đốc thực hiện chỉ đạo sát sao hơn nữa tới các Phòng, Ban và đơn vị còn tồn tại bằng các biện pháp cụ thể thể hiện trên các công tác sau:

2.4.1-    Công tác tổ chức sản xuất:

-
Ứng dụng thương mại điện tử vào các lĩnh vực SXKD của Công ty.

2.4.2-
Công tác Tuyển dụng và đào tạo:

-
Hoàn thiện quy trình quản lý của Công ty.


+
Lên kế hoạch đào tạo cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác SXKD của Công ty cho phù hợp với tầm nhìn và sự phát triển cña Công ty trong những năm tới.

-
Thực hiện công tác tuyển dụng theo yêu cầu công tác sản xuất.

2.4.3- Công tác triển khai các Dự án đầu tư:

-
Dự án Tân Vạn: Thực hiện chuyển nhượng dự án.

-

Dự án Thuỷ điện Phình Hồ: Sau khi có được kết quả tính toán lại quy mô công trình, phương án thiết kế, bố trí tổng thể công trình, kết quả sơ bộ TMĐT và các phương án phân tích kinh tế, tài chính Ban tổng giám đốc sẽ trình HĐQT công ty phương án triển khai tiếp theo. Nếu dự án khả thi trong bối cảnh hiện tại sẽ tập trung triển khai gấp rút với tiến độ cao nhất, nếu không khả thi đề nghị tạm dừng triển khai dự án cho đến khi các điều kiện liên quan đến tính hiệu quả của dự án như: khả năng huy động vốn, lãi xuất phù hợp, giá bán điện hợp lý, lạm phát được kìm chế… sẽ tiếp tục triển khai.

-

Dự án Ngọc Khánh: Tiếp tục các công việc đã thực hiện được trong năm 2008, ngay từ những ngày đầu năm 2009 Tổng giám đốc chỉ đạo sát sao BQL các Dự án Hà Nội thực hiện các bước tiếp theo của Dự án với tiến độ dự kiến như sau:

· Thoả thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự kiến hoàn thành vào 30/3/2009.

· Ngay sau khi có thoả thuận tổng mặt bằng BQL các Dự án thực hiện ngay các công việc:
· Họp lại các tổ dân phố công bố chủ trương của Thành phố, hoàn thiện công tác điều tra xã hội học: Dự kiến thực hiện 40 ngày từ 01/4/2009-:- 09/5/2009.

· Thiết kế phương án kiến trúc sơ bộ: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 01/4/2009-:- 30/4/2009.

· Phê duyệt phương án kiến trúc sơ bộ: Dự kiến thực hiện 45 ngày từ 01/01/2009-:- 15/6/2009.

· Thoả thuận về cơ chế đền bù tái định cư với UBND thành phố: Dự kiến thực hiện 60 ngày từ 16/6/2009-:- 15/8/2009.

· Sau khi được Thành phố phê duyệt cơ chế đền bù tái định cư. Đơn vị thành lập hội đồng GPMB, kiểm điểm và lên phương án đền bù tạm cư: Dự kiến thực hiện 50 ngày từ 16/8/2009-:-05/10/2009.

· Trình UBND Thành phố thông qua phương án đền bù tạm cư: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 06/10/2009-:- 05/11/2009.

· Công khai phương án quỹ tái định cư với địa phương: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 06/10/2009-:- 05/11/2009.

· Xây dựng quỹ nhà tạm cư: Dự kiến hoàn thành trước tháng 10/2009.

· Ngay khi được phê duyệt Phương án kiến trúc sơ bộ thực hiện Khảo sát địa chất công trình giai đoạn lập dự án: Dự kiến thực hiện 20 ngày từ 16/06/2009 -:- 05/07/2009. 
· Lập thiết kế cơ sở: Dự kiến thực hiện 60 ngày từ 16/6/2009-:- 15/8/2009.

· Thẩm định thiết kế cơ sở: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 16/8/2009-:- 15/9/2009.

· Lập thoả thuận các chuyên ngành điện, nước, PCCC:  Dự kiến thực hiện 45 ngày từ 16/6/2009-:- 01/8/2009.

· Lập dự án đầu tư, xin phê duyệt dự án: Dự kiến thực hiện 07 ngày từ 16/9/2009-:- 23/9/2009.

· Trình sở Kế hoạch đầu tư thẩm định dự án: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 24/9/2009 -:- 23/10/2009.

· Trình UBND thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư: Dự kiến thực hiện 20 ngày từ 24/10/2009-:- 14/11/2009. Kể từ ngày được Thành phố thông qua phương án đền bù tạm cư và Sở KHĐT thẩm định dự án. 
-
Dự án Vĩnh Hồ: Bám sát các Sở, ban ngành liên quan sớm phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án và Công bố Quy hoạch dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2009 cụ thể như sau:

· Lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Dự kiến thực hiện 90 ngày từ khi nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt từ 01/3/2009-:- 31/5/2009.

· Xin ý kiến cơ quan chức năng (Phường, Quận và các nhà Khoa học). Ban tập hợp các ý kiến, chỉnh sửa đồ án quy hoạch: Dự kiến thực hiện 40 ngày từ 01/6/2009-:- 10/7/2009.

· Trình Sở QHKT thẩm định Đồ án Quy hoạch ngay sau khi Ban tập hợp ý kiến của các cơ quan chức năng: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 11/7/2009-:- 11/8/2009.

· Phê duyệt Đồ án Quy hoạch: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 12/8/2009-:- 12/9/2009.

· Công bố Quy hoạch: Dự kiến thực hiện 15 ngày từ 13/9/2009-:- 28/9/2009.

2.4.4- Các công tác khác: 

-

Rà soát, xiết chặt lại toàn bộ các quy chế, quy định nhằm giảm thiểu tối đa chi phí quản lý, điều hành sản xuất;

-

Xây dựng cẩm nang điều hành cho toàn bộ các lĩnh vực liên quan trong và ngoài lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;
Các Phòng, Ban đơn vị trực thuộc Công ty ngoài việc phải hoàn thành các công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng Phòng, Ban và đơn vị cần chú trọng đến những nội dung cụ thể như sau:  

Công tác kinh tế kỹ thuật:
-
Lập biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công chi tiết cho các công trình.

-

Tổ chức tập trung triển khai thi công tốt các công trình đã có để hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.    

-

Tiếp tục cử cán bộ cùng với Công ty Sông Đà 2 làm việc trực tiếp với Ban quản lý dự án thuỷ điện 1 làm hồ sơ thanh quyết toán công trình đường ĐT 176. 

-

Cử người liên hệ với Ban quản lý dự án - Công ty viễn thông liên tỉnh để quyết toán công trình tuyến cáp quang Đường Hồ Chí Minh (sau khi được kiểm toán xong). 

· Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán với Ban quản lý dự án thuỷ điện 1, Công ty cổ phần Sông Đà 2 phần giá trị còn lại công trình đường ĐT176.

· Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán với Ban điều hành dự án thuỷ điện Pleikrông và BQL thuỷ điện 4 và BĐH thuỷ điện Sê San 4.

· Làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán với Chi nhánh Sông Đà 907 và BĐH Dự án thuỷ điện Tuyên Quang.

· Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơ bản Huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh.

· Phối hợp với các Phòng, Ban đơn vị thực hiện kế hoạch SCL và các công tác khác đảm bảo hiệu quả cao nhất phục vụ SXKD.

· Tập trung, kết hợp với các đội trong công tác thanh, quyết toán công trình các Đội thi công.

Công tác Quản lý vật tư cơ giới:
-

Cân đối bố trí xe máy thiết bị phù hợp với biện pháp thi công nhằm nâng cao hiệu quả và hệ số sửa dụng xem máy thiết bị hiện có của Công ty.
-

Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng kế hoạch SCL xe máy thiết bị hoàn thiện kịp thời các thủ tục về dự toán và quyết toán SCL xe máy thiết bị.
-
Lập kế hoạch dự trù VTPT đồng thời lựa chọn các nhà cung cấp và ký HĐNT với các nhà cung cấp đảm bảo cung cấp kịp thời VTPT đạt chất lượng và hiệu quả phục vụ công tác SXKD.    
Công tác Tài chính - Kế toán:
-
Hoàn thành công việc theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Phòng. 

-

Thu hồi công nợ: Đôn đốc các đơn vị có liên quan hoàn tất thủ tục thanh toán dứt điểm công nợ với các đơn vị như Công ty cổ phần Sông Đà 2, BĐH DA thuỷ điện Tuyên Quang, BĐH DA thuỷ điện Pleikrong, BĐH thuỷ điện Bản Vẽ, BQL DA KV1- CT Bưu chính VT liên tỉnh,…
-

Tập trung giải quyết các các công nợ tồn đọng đây là vấn đề cấp thiết đối với hoạt động SXKD của Công ty.
Trung tâm cung ứng nhân lực quốc tế: 

-

Tiếp tục ổn định tổ chức, thực hiện nhanh các bước tiếp theo để đưa người đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Tìm kiếm các đối tác mở rộng thị trường để thực hiện công tác XKLĐ. 

-

Thực hiện đúng theo các văn bản pháp luật hiện hành, quyết định đã ban hành: Quy trình thực hiện Hợp đồng đưa người Lao động Việt Nam sang học tập và làm việc ở nước ngoài và Quy trình tuyển chọn Lao động Việt Nam đi học tập và làm việc ở nước ngoài.  
Ban quản lý các Dự án Hà Nội: 

Lên kế hoạch, tiến độ chuẩn bị các phương án cần thiết về nhân sự, thời gian tài chính, các phương án cụ thể về tái định cư và lựa chọn các đối tác có đủ năng lực để triển khai thi công các Dự án ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và được UBND Thành phố Hà Nội cấp giấy phép chứng nhận đầu tư Dự án Ngọc Khánh và Dự án Vĩnh Hồ và các Dự án khác tại Hà Nội.
Công tác tiếp thị đấu thầu: 

-

Tìm kiếm và đấu thầu thêm các công trình, để thi công đảm bảo kế hoạch SXKD với sự phát triển trong chiến lược và tầm nhìn của Công ty trong những năm tiếp theo.

D.
CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua mức chi trả tiền lương của Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc xí nghiệp đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua;

2. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt mức lương của Tổng giám đốc Công ty và Giám đốc các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo đạt hiệu quả SXKD cao;

3. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT và các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách và chuyên trách năm 2008;

4. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án được thông qua ĐHĐCĐ vÒ thời gian thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 29 lên 45 tỷ;

5. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư về đô thị, bất động sản, sản xuất công nghiệp, khai khoáng và các dự án phụ trợ liên để thực hiện;
6. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán được chấp thuận đã trình với ĐHĐCĐ đề kiểm toán BCTC năm 2009;
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VIÊN
1. Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2008:
BẢNG CÂN ĐỐI  KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2008
Đơn vị tính: VND

	
	CHỈ TIÊU
	Mã

số
	Thuyết minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm 

	
	TÀI SẢN
	
	
	
	

	A.
	TÀI SẢN NGẮN HẠN
	100
	
	104.991.183.210
	67.877.832.909

	I.
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	
	11.219.475.818
	6.401.775.326

	1.
	Tiền
	111
	1
	11.219.475.818
	6.401.775.326

	2.
	Các khoản tương đương tiền
	112
	1
	-
	-

	II.
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	
	23.288.581.550
	14.350.000.000

	1.
	Đầu tư ngắn hạn
	121
	2
	23.288.581.550
	14.350.000.000

	2.
	Dự phòng giảm giá Đtư ngắn hạn (*)
	129
	2
	-
	-

	III.
	Các khoản phải thu
	130
	
	33.552.645.392
	28.872.867.197

	1.
	Phải thu khách hàng
	131
	
	28.814.167.066
	27.294.627.530

	2.
	Trả trước cho người bán
	132
	
	3.224.673.990
	918.141.664

	3.
	Phải thu nội bộ
	133
	
	-
	-

	5.
	Các khoản phải thu khác
	135
	3
	1.549.165.769
	698.502.476

	6.
	Dự phòng phải thu khó đòi
	139
	
	(35.361.433)
	(38.404.473)

	IV.
	Hàng tồn kho
	140
	
	29.674.662.126
	11.177.387.782

	1.
	Hàng tồn kho
	141
	4
	29.674.662.126
	11.177.387.782

	2.
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	4
	-
	-

	V.
	Tài sản ngắn hạn khác
	150
	
	7.255.818.324
	7.075.802.604

	1.
	Chi phí trả trước ngắn hạn
	151
	
	-
	27.666.501

	2.
	Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	
	1.701.077.688
	1.251.439.624

	3.
	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	154
	
	-
	-

	4.
	Tài sản ngắn hạn khác
	158
	5
	5.554.740.636
	5.796.696.479

	B.
	TÀI SẢN DÀI HẠN
	200
	
	   30.777.854.615 
	    17.736.165.922 

	I.
	Các khoản phải thu dài hạn
	210
	
	-
	-

	II.
	Tài sản cố định
	220
	
	28.677.854.615
	17.736.165.922

	1.
	Tài sản cố định hữu hình
	221
	6
	17.744.525.664
	11.365.149.650

	
	  - Nguyên giá
	222
	
	58.187.627.982
	46.621.757.967

	
	  - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	223
	
	(40.443.102.318)
	(35.256.608.317)

	2.
	Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	6
	
	

	
	  - Nguyên giá
	225
	
	
	

	
	  - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	226
	
	
	

	3.
	Tài sản cố định vô hình
	227
	6
	209.374.987
	221.874.991

	
	  - Nguyên giá
	228
	
	250.000.000
	250.000.000

	
	  - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	229
	
	(40.625.013)
	(28.125.009)

	4.
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	7
	10.723.953.964
	6.149.141.281

	III.
	Bất động sản đầu tư
	240
	
	2.100.000.000
	-

	IV.
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	
	5.785.000.000
	-

	V.
	Tài sản dài hạn khác
	260
	
	(3.685.000.000)
	-

	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN 
	270
	
	    135.769.037.825 
	85.613.998.831 


	
	NGUỒN VỐN
	Mã

số
	Thuyết minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm 

	
	
	
	
	
	

	A.
	NỢ PHẢI TRẢ
	300
	
	82.876.685.756 
	48.173.357.080 

	I.
	Nợ ngắn hạn
	310
	
	78.969.854.906
	43.212.168.893

	1.
	Vay và nợ ngắn hạn
	311
	8
	32.111.664.059
	19.999.108.450

	2.
	Phải trả người bán
	312
	
	11.978.936.690
	5.917.191.403

	3.
	Người mua trả tiền trước
	313
	
	22.573.657.503
	4.228.946.563

	4.
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	314
	9
	1.470.461.665
	2.318.383.237

	5.
	Phải trả người lao động
	315
	
	3.441.783.507
	3.970.305.065

	6.
	Chi phí phải trả
	316
	10
	4.369.118.237
	3.607.430.009

	7.
	Phải trả nội bộ
	317
	
	-
	-

	8.
	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	318
	
	-
	-

	9.
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	11
	3.024.233.245
	3.170.804.166

	II.
	Nợ dài hạn
	330
	
	3.906.830.850
	4.961.188.187

	1.
	Phải trả dài hạn người bán
	331
	
	-
	-

	2.
	Phải trả dài hạn nội bộ
	332
	
	-
	-

	3.
	Phải trả dài hạn khác
	333
	
	-
	-

	4.
	Vay và nợ dài hạn
	334
	12
	3.606.250.000
	4.770.063.560

	5.
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	
	300.580.850
	191.124.627

	B.
	VỐN CHỦ SỞ HỮU
	400
	
	  52.892.352.069 
	  37.440.641.751 

	I.
	Vốn chủ sở hữu
	410
	13
	52.457.814.766
	36.365.209.890

	1.
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	13
	29.739.700.000
	15.000.000.000

	2.
	Thặng dư vốn cổ phần
	412
	
	606.000.000
	606.000.000

	3.
	Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	
	
	

	4.
	Cổ phiếu quỹ (*)
	414
	13
	(260.300.000)
	(260.300.000)

	7.
	Quỹ đầu tư phát triển
	417
	13
	5.529.205.374
	6.065.867.374

	8.
	Quỹ dự phòng tài chính
	418
	13
	750.604.516
	307.745.729

	9.
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	
	
	

	10.
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	13
	16.092.604.876
	14.645.896.787

	II.
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	
	434.537.303
	1.075.431.861

	1.
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	431
	13
	434.537.303
	1.075.431.861

	2.
	Nguồn kinh phí
	432
	
	-
	-

	3.
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	433
	
	-
	-

	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	440
	
	 135.769.037.825 
	  85.613.998.831


Mẫu số B02-DN
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008
Đơn vị tính: VND
	CHỈ TIÊU
	Mã

số
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	
	
	
	

	1.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	14
	85.095.110.277
	81.423.092.539

	2.
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	03
	14
	2.252.470
	494.203.406

	3.
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	10
	14
	85.092.857.807
	80.928.889.133

	4.
	Giá vốn hàng bán
	11
	15
	49.325.574.986
	50.613.433.821

	5.
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	20
	
	35.767.282.821
	30.315.455.312

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	16
	6.149.875.123
	594.139.491

	7.
	Chi phí tài chính
	22
	17
	7.953.863.669
	2.005.609.588

	
	- Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	
	4.811.474.648
	2.005.609.588

	8.
	Chi phí bán hàng
	24
	
	-
	-

	9.
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	
	14.366.672.356
	7.178.696.737

	10.
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	
	19.596.621.919
	21.725.288.478

	11.
	Thu nhập khác
	31
	
	5.000.000
	388.079.811

	12.
	Chi phí khác
	32
	
	
	

	13.
	Lợi nhuận khác
	40
	
	5.000.000
	388.079.811

	14.
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  
	50
	
	19.601.621.919
	22.113.368.289

	15.
	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	18
	2.744.227.068
	3.095.871.561

	16.
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	
	-
	-

	17.
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  
	60
	18
	16.857.394.851 
	19.017.496.728 

	18.
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	70
	
	9.364
	25.357


2. Báo cáo của kiểm toán viên:

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 909 (‘Công ty’) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính đã trình bày từ trang 07 đến trang 25 được lập theo các quy định của Chế độ kế toán Việt Nam nêu tại Thuyết minh số II, III và IV trong phần Thuyết minh Báo cáo tài chính.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc và của Kiểm toán viên:

Như trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc từ trang 02 đến trang 04, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính một cách trung thực và hợp lý.

Trách nhiệm của chúng tôi là dựa trên kết quả kiểm toán để đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính và sau đó báo cáo với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Công ty.

Cơ sở của ý kiến:

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết nhằm thu thập, các bằng chứng xác minh những số liệu và thông tin được tringh bày trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như phương pháp trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính.

Công ty kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

ý kiến của kiểm toán viên:
Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 909 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 đã:

(a) Phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2008 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền têh của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày;

(b) Phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
V. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN: Không

VI.  TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

Hiện nay, ngoài khối văn phòng đặt tại trụ sở chính tại Tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà , xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội Công ty còn c¸c đơn vị trực thuộc bao gồm: 01 xí nghiệp là xí nghiệp 1 đóng ở Sơn La và 2 đội tổng hợp. Các đơn vị trực thuộc này là các đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện các hợp đồng xây dựng trên khắp cả nước. Mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần Sông Đà 909 được thể hiện chi tiết trong sơ đồ sau:

[image: image1]
a) 
Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

b) 
Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có quyền và nghĩa vụ giám sát GĐ điều hành và những người quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

c) 
Ban kiểm soát: Là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành kinh doanh của GĐ; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và GĐ. 

d) 
Tổng giám đốc: TGĐ là người điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các Phó TGĐ giúp việc TGĐ và chịu trách nhiệm trước TGĐ về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Tổng giám đốc ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

e)
Các phòng chức năng

Phòng Quản trị nhân sự: có chức năng tham mưu giúp GĐ Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác: tuyển dụng, quản lý, đào tạo, điều động nhân lực theo yêu cầu sản xuất; tổ chức hành chính, chế độ chính sách đối với CBCNV; 
Văn Phòng tổng Hợp: văn thư lưu trữ và công tác quản trị văn phòng; giám sát việc tuân thủ quy tắc, nội quy làm việc tại văn phòng Công ty, các quy chế, quy định liên quan đến các lĩnh vực phòng phụ trách hoặc tham gia phụ trách. 

Phòng Tài chính Kế toán: có chức năng tham mưu giúp TGĐ Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Tài chính, công tác Kế toán trên phạm vi toàn Công ty.

Phòng Kinh tế Kỹ thuật: 
-
Tham mưu giúp TGĐ Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác: phân tích kinh tế, xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; thanh quyết toán các công trình thi công; các vấn đề liên quan đến công tác kinh tế, kế hoạch khi công ty làm việc với các đối tác bên ngoài; quản lý các loại hợp đồng phục vụ sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư của công ty; soạn thảo các loại văn bản liên quan đến công tác kinh tế kế hoạch phục vụ công tác quản lý, điều hành; quản lý các loại định mức như định mức lao động, định mức đơn giá tiền lương, các chế độ hiện hành, định mức nhiên liệu; giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế của Công ty liên quan đến lĩnh vực kinh tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; 

-
Tham mưu giúp TGĐ Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác: lập hồ sơ kỹ thuật, thẩm tra biện pháp thi công, phương án tổ chức sản xuất thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, thu vốn các hạng mục công trình xây dựng của các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các yêu cầu của công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty; ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; và các vấn đề liên quan đến công tác kỹ thuật thi công an toàn khi công ty làm việc với các đối tác bên ngoài;
-
Tham mưu giúp TGĐ Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc các công tác: nghiên cứu thị trường, báo cáo cơ hội đầu tư, quản lý các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt; lập hồ sơ đấu thầu, tìm kiếm mở rộng thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh; lập hồ sơ mời thầu cung cấp máy móc thiết bị cho việc tự hiện các dự án; đảm bảo công tác đầu tư, thị trường theo đúng các quy định pháp luật và quy định của Công ty.  

Phòng Quản lý Vật tư - Cơ giới: có chức năng tham mưu giúp GĐ Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc các công tác: quản lý kỹ thuật các thiết bị, xe máy của công ty; cung ứng kịp thời nhu cầu vật tư, phụ tùng, nhiên liệu theo yêu cầu của công tác sửa chữa xe máy, thiết bị trên cơ sở kế hoạch được HĐQT, Giám đốc phê duyệt; xây dựng phương án kinh doanh, quản lý và đưa vào sử dụng hợp lý các loại vật tư, phụ tùng; tham mưu và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến công tác cơ giới khi Giám đốc làm việc với đối tác bên ngoài.

2. Tóm tắt lý lịch cá nhân trong HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty.

· Hội đồng quản trị 

Ông: Phan Văn Hùng
 - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc điều hành
Ông Nguyễn Đăng Lanh 
- UVHĐQT,
Ông Dương Ninh Tùng
- UV HĐQT,
Ông Nguyễn Văn Tuấn 
- UV HĐQT

Ông Trần Thanh Tùng 
- UV HĐQT

· Ban Giám đốc điều hành
Ông Phan Văn Hùng
 
- Tổng Giám đốc điều hành

Ông Nguyễn Công Hùng
- Phó Tổng Giám đốc
Ông Phan Mạnh Hiệp 
- Phó Tổng Giám đốc 

Ông Tạ Tuấn Thành 

- Phó Tổng Giám đốc 

· Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Công Thành 
- Trưởng ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quang H­ng 
- UV ban kiểm soát

Ông Đinh Quang Tiến
- UV ban kiểm soát

· Phòng Tài chính Kế toán

Ông  Trần Kim Sơn 

- Kế toán trưởng Công ty

Lý lịch cá nhân các thành viên thuộc Ban lãnh đạo Sông Đà 909

1. Ông Nguyễn Đăng Lanh 

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 22/08/1954

Nơi sinh



: Đông Anh – Hà Nội

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

Địa chỉ thường trú

: số nhà 22 ngách 102/27 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại cơ quan

: 04 768 3839

Trình độ văn hoá

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư máy xây dựng

Quá trình công tác:

1976 – 1989: Tốt nghiệp học nghề tại Liên Xô cũ, về công tác tại Công ty Thi công cơ giới thuộc Tổng công ty Sông Đà; Học tại chức Đại học xây dựng, làm kỹ thuật, liên đội trưởng xúc ủi tại Công ty Thi công cơ giới.

1990-1993: Giám đốc Xí nghiệp cơ giới số 2 thuộc Công ty thi công cơ giới tại Thủy điện Yaly – Gia Lai.

1994-1995: Giám đốc xí nghiệp sửa chữa cơ khí thuộc Công ty xây lắp thi công cơ giới Sông Đà 9 tại Thủy điện Yaly – Gia Lai.

1996-09/2001: Phó giám đốc Công ty Xây lắp TCCG Sông Đà 9.

10/2001- 2005
: Giám đốc Công ty Sông Đà 9 – Tổng công ty Sông Đà (tháng 12/2003 kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909 cho đ ến nay)

01/2006 – nay


: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Sông Đà 9

Chức vụ công tác hiện nay
: Uỷ viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 909
Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm .../.../....:  ....... Cổ phần

Cá nhân



: không
Đại diện:


: ............ cổ phần

2.  Ông Phan Văn Hùng

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 28/8/1973

Nơi sinh



: Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú

: P 110, K11A, phường Bách Khoa,  Hà Nội

Điện thoại cơ quan

: 84-4-7 684 558

Trình độ văn hoá

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác:

· 1992 - 1996

: Sinh viên Trường đại học Xây dựng Hà Nội 

·  1996 -  2001

: Công tác tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội 


· 2001 - đến nay

: Công tác tại Tổng Công ty Sông Đà. 

Chức vụ công tác hiện nay

: Chủ tịch Hội đồng quản trị - TGĐ Công ty cổ phần Sông Đà 909 

Hành vi vi phạm pháp luật    : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Những người có liên quan : Em trai có số cổ phần nắm giữ: ........... cổ phần

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ..../..../.....: .............. Cổ phần, Trong đó:
- Cá nhân



: .......... cổ phần
- Đại diện:



: 0 cổ phần
3. ¤ng Dương Ninh Tùng

Giới tính: 
Nam

Ngày tháng năm sinh: 
24/08/1974

Nơi sinh: 


huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

Quốc tịch: 


Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ thường trú
:Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉh Hòa Bình

§iện thoại liên lạc ở cơ quan: 022 830599

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác: 

02/1998 – 04/2001

: Công ty DL và DV Hà Nội (HaNoi TORSERCO)

06/2001 – 04/2004
: Công ty BOT thủy điện Cần Đơn – Tổng công ty Sông Đà

04/2001 –  đến nay: 
Giám đốc Xí nghiệp I – Công ty Cổ phần Sông Đà 909

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên Hội đồng Quản trị, giám đốc Xí nghiệp I – Công ty CP Sông Đà 909

Hành vi vi phạp pháp luật
: Không

QuyÒn lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Những người có liên quan: ............................................... cổ phần
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ......./......./.........: …......cổ phần, Trong đó:

- 
Cá nhân


:...............cổ phần
- Đại diện


:0 cổ phần

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 27/8/1949

Nơi sinh



: Kim Chân, Quế Võ, Bắc Ninh

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Kim Chân, Quế Võ, Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú

: Nhà 26 – Ngõ 207 – Lương Thế Vinh – Thanh Xuân, -  Hà Nội

Trình độ văn hoá

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

· 1968 - 1976

: Thủy điện Thác Bà

· 1976 -  1993
      
: Thủy điện Hòa Bình – Thường trực Thường vụ Đảng Ủy Công ty, Trưởng Ban Thanh tra,  Phó phòng tổ chức Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Công ty Sông Đà 9

· 1993 - 2000

: Thủy điện Yaly – Gia Lai – Trưởng phòng Tổ chức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty 

· 2001 - đến nay

: Phó bí thư Đảng Ủy Công, Chủ tịch Công đoàn Công ty Sông Đà 9. 

Chức vụ công tác hiện nay
: Phó bí thư trường trực, Chủ tịch Công đoàn Công ty Sông Đà 9. 

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Hưởng lương và thù lao HĐQT
Những người có liên quan 
:  Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ...../...../.......: ........  cổ phần, Trong đó:
- Cá nhân



: ..........  cổ phần
- Đại diện:



: 0 cổ phần
5. Ông Trần Thanh Tùng
Giới tính
: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 16/06/1973

Nơi sinh



: Thanh Trì , Hà Nội

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Thanh Trì, Hà Nội

Địa chỉ thường trú
: 25 Thanh Hùng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

§iện thoại liên lạc ở cơ quan: 042 753535

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, thạc sỹ kỹ thuật

Quá trình công tác:
1996 – 06/2007
: Trung tâm Kỹ thuật nền móng Công trình - Đại học Xây Dựng

06/2007 – 02/02/2008
: Giám đốc Ban chuẩn bị dự án đầu tư Ngọc Khánh, Công ty CP Sông Đà 909

03/02/2008 – 13/04/2008
:Giám đốc Ban QLCDA Hà Nội, Công ty CP Sông Đà 909

13/04/2008 – đến nay
: Giám đốc BQL các DA Hà Nội, Ủy viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 909

Chức vụ công tác hiện nay
: Giám đốc BQL các DA Hà Nội, Ủy viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 909

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

QuyÒn lợi liên quan đến Công ty: Hưởng lương và thù lao H§QT
Những người có liên quan: .........................................................cổ phiếu
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ....../....../.........: .............. cổ phần, trong đó:

· Cá nhân: ................... cổ phần

· Đại diện: 0 cổ phần

6. Ông Phan Mạnh Hiệp
Giới tính
: Nam

Ngày tháng năm sinh
: 01/05/1975

Nơi sinh
: xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú
: Tổ 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 047 684495

Trình độ văn hóa
: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư điện

Quá trình công tác

7/1998 – 11/1998

: Viện nghiên cứu Điện tử - Tin học – Tự động hóa thuộc Bộ Công nghiệp

12/1998 – 11/2003
: Công ty Lắp máy & Xây dựng số 10 – Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Thi công công trình Thủy điện Ialy – tỉnh Gia lai, công trình mở rộng Trạm biến áp 500KV Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

12/2003 – 06/2007
: Công ty Cổ phần Sông Đà 909 – Tổng công ty Sông Đà, Đội trưởng đội tổng hợp số 4 

7/2007 – 01/2008
: Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 909

02/2008 – đến nay
: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 909

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 909

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mẫu thuấn với lợi ích Công ty: không

Những người có liên quan: Anh trai có só cỏ ohần nắm giữ: .......... cổ phần

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ....../....../........: ............... cổ phần, trong đó

· Cá nhân: ............ cổ phẩn

· Đại diện: ........... cổ phần
7. Ông Tạ Tuấn Thành

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 08/05/1963

Nơi sinh



: Xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ thường trú

: Xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại cơ quan

: 84-4-7 684 495

Trình độ văn hoá

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân - Kinh tế

Quá trình công tác

:

· 1984 – 1990

: Phòng Kế hoạch Lao động Tiền Lương thuộc Xí nghiệp chăn nuôi lợn Vĩnh Phúc

· 1990 - 1997

: Kế toán – Nông trường Quốc doanh Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc 

· 1997 – Nay

: Công ty cổ phần Sông Đà 909 

Chức vụ công tác hiện nay

: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 909 

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ....../....../.......: ........ cổ phần, Trong đó:
- Cá nhân



: .......... cổ phần
- Đại diện:



: 0  cổ phần
8. Ông Nguyễn Công Hùng

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 21/08/1978

Nơi sinh



: Hải Lăng, Quảng Trị

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Hải Lăng, Quảng Trị

Địa chỉ thường trú

: KD4 – Phường I – Thị xã Quảng Trị 

Điện thoại cơ quan

: 84-22-210 368

Trình độ văn hoá

: 12/12
Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư xây dựng  

Quá trình công tác

:

· 2001 – 2004

: Trưởng phòng kỹ thuật - Dự án thoát nước Hà Nội – Công ty liên doanh quốc tế xây dựng Việt nam 

· 10/2004 – 11/2004
: Phó trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 909 

· 11/2004 – 3/2005

: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 909 

· 8/2005 -  8/2005

: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 909 

· 8/2005 – Nay 

: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 909
Chức vụ công tác hiện nay
 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 909
Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Hưởng lương
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ..../..../........: ................  cổ phần, Trong đó:
- Cá nhân



: ................. cổ phần
- Đại diện:



: 0 cổ phần
9. Nguyễn Công Thành 

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 28/11/1971

Nơi sinh



: Thị xã Phúc Yên, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Thị xã Phúc Yên, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Địa chỉ thường trú

: CT4 Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Điện thoại cơ quan

: 84-4-7 863 845

Trình độ văn hoá

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

:

· 1993 – 1996

: Kế toán viên Công ty Thi công Cơ giới Sông Đà 9

· 1997- 1999

: Kế toán trưởng Công ty XLNL Sông Đà 11

· 2000 -  2003

: Kế toán trưởng, Ban quản lý dự án thủy điện Nà Lơi 

· 2005 -  Nay

: Phó trưởng Phòng Kế toán công ty cổ phần Sông Đà 9

Chức vụ công tác hiện nay
: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ....../....../..........: 0  cổ phần, Trong đó:
- Cá nhân



: 0  cổ phần
- Đại diện:



: 0   cổ phần
10.  ¤ngNguyễn Quang Hưng

Giới tính
: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 13/11/1980

Nơi sinh



: Cao Dương, Thanh Oai, Hà Tây

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Cao Dương, Thanh Oai, Hà Tây

Địa chỉ thường trú

: Thôn Mọc Xá, Cao Dương, Thanh Oai, Hà Tây

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 047 684495

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư Xây dựng

Quá trình công tác :
02/2003 – 12/2003
: Phòng Kỹ thuật, Ban điều hành dự án thủy điện Tuyên Quang

01/2004 – 05/2004
: Kỹ thuật, Đội Tổng hợp số 1, Công ty cổ phần Sông Đà 909

05/2004 – 12/2005
: Đội trưởng Đội Tổng hợp số 1, Công ty cổ phần Sông Đà 909

01/2006 – 02/2008
: Trưởng phòng KTKH Công ty cổ phần Sông Đà 909

03/2008 – đến nay
: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật, Công ty cổ phần Sông Đà 909

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên ban kiểm soát, Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật, Công ty cổ phần Sông Đà 909.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Những người có liên quan: .....................................: cổ phần
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ..../..../.........: ................ cổ phần, trong đó

· Cá nhân: ...... cổ phần

· Đại diện: 0 cổ phần

11. Ông Đinh Quang tiến

Giới tính
: Nam

Ngày tháng năm sinh
: 02/10/1979

Nơi sinh
: An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Địa chỉ thường trú
: An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 047 684495

Trình độ văn hóa
: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư Thủy lợi

Quá trình công tác:

07/2003 – 10/2003
: Kỹ thuật thi công công trình cáp quang đường Hồ Chí Minh, Quảng Nam (Đội tổng hợp số 4, Công ty CP Sông Đà 909)

10/2003 – 10/2004
: Kỹ thuật thi công công trình thủy điện Pleikrông (Đội tổng hợp số 4, Công ty CP Sông Đà 909)

10/2004 – 05/2006
: Kỹ thuật thi công công trình thủy điện SêSan 4 (Đội tổng hợp số 4, Công ty CP Sông Đà 909)

05/2006 –  đến nay
: Đội trưởng đội tổng hợp số 4, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 909

Chức vụ nắm giữ tại Công ty
: Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 909, Đội trưởng đội tổng hợp số 4 Công ty CP Sông Đà 909

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những người có liên quan: ........................................................: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ..../..../.......:....................... cổ phần, Trong đó

· Cá nhân: ................. cổ phần

· Đại diện: ................. cổ phần

12. Ông Trần Kim Sơn - Kế toán trưởng Công ty 

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 23/10/1978
Nơi sinh



: Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình
Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Xã Hoài Nhơn – Hoài Mỹ – Bình Định
Địa chỉ thường trú

: Số nhà 101, H4 – Thanh Xuân Nam – Hà Nội.

Điện thoại cơ quan

: 04 768 4495

Trình độ văn hoá

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

· 1999 - 2000

: Làm cán bộ kế toán tại Công ty B.O.T thủy điện Cần Đơn – Tổng công ty Sông Đà.

· 2001-2003


: Làm cán bộ kế toán tại Công ty cổ phần Sông Đà 906
· 2004 - 5/2007

: Phụ trách kế toán tại Xí nghiệp I – Công ty cổ phần Sông Đà 909 tại Sơn La.
· 05/2007-06/2007

: Phó kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 909
· 06/2007 – đến nay
: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 909 – Tổng công ty Sông Đà

· Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 909 – Tổng công ty Sông Đà

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2007: 300  cổ phần, Trong đó:
- Cá nhân



: 300 cổ phần
- Đại diện:



: 0  cổ phần

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

3.1 Số lượng lao động trong Công ty

Tổng số lao động tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2008 của Công ty là 357 người. 

Phân loại theo trình độ, tình hình lao động của Công ty như sau:
· Đại học





: 59 người

· Cao đẳng, trung cấp   



: 31 người

· Công nhân  cơ giới



:  99 người

· Công nhân cơ khí 



: 17 người

· Lao động





: 51 người.
Thu nhập bình quân của NLĐ trong Công ty cổ phần Sông Đà 909 đạt 4.067.861  đồng/người/tháng.

3.2 Chính sách đối với người lao động

Sông Đà 909 đặc biệt chú trọng tới nhân tố con người, đặt NLĐ vào vị trí trung tâm trong quá trình phát triển, xây dựng Công ty. Công ty quan tâm đến đầu tư CSVCKT, điều kiện làm việc, tạo môi trường tốt nhất để NLĐ yên tâm, gắn bó, làm việc lâu dài tại Công ty; tạo điều kiện để NLĐ phát huy sáng tạo, tạo ra các giá trị mới vì sự phát triển bền vững của Công ty và vì lợi ích của mỗi NLĐ trong Công ty. Công ty thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với NLĐ theo đúng các qui định của Pháp luật. Đặc biệt, Công ty quan tâm đến công tác đào tạo kỹ năng làm việc, đào tạo nâng cao tay nghề, thường xuyên và theo từng yêu cầu cụ thể của công việc. Công ty ưu tiên, chú trọng vào một số chính sách lớn sau: 

3.2.1. Chính sách lương

Để khuyến khích cán bộ khối văn phòng làm việc có hiệu quả, Công ty đã xây dựng và ban hành phương án khoán lương áp dụng cho bộ phận gián tiếp đối với cán bộ, công nhân viên cơ quan công ty và Ban quản lý dự án đầu tư thuộc công ty cổ phần Sông Đà 909. Theo đó, số lượng, cơ cấu nhân viên các phòng ban được định biên phù hợp với khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao; hàng tháng, Ban giám đốc Công ty cùng các trưởng phòng Công ty tổ chức họp để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch trong tháng. Trên cơ sở kết quả đánh giá phân loại từng phòng ban của Ban giám đốc và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh toàn Công ty, Phòng kinh tế kế hoạch và Phòng tài chính kế toán tính toán giá trị lương khoán trình Giám đốc để thanh toán cho các bộ phận. Trên cơ sở lương khoán từng phòng ban, Trưởng các phòng ban căn cứ mức độ hoàn thành, hiệu quả công việc của các cá nhân trong phòng, tính toán mức lương để phân chia đảm bảo khách quan và công bằng cho từng người.

Công ty trả lương cho NLĐ theo kết quả và hiệu quả công việc; sử dụng tiền lương như là đòn bẩy kinh tế quan trọng làm động lực để kích thích NLĐ tích cực làm việc, hoàn thành tốt số lượng, chất lượng công việc được giao, tăng năng suất lao động, gia tăng sản lượng và thị phần, tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

Quỹ phúc lợi được chi theo Thỏa ước lao động tập thể với các chính sách khuyến khích, động viên NLĐ gắn bó, tâm huyết với doanh nghiệp. Công ty tổ chức cho NLĐ đi tham quan, nghỉ mát, khuyến học cho con NLĐ đạt thành tích cao trong học tập; tặng quà cho NLĐ trong các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, nghỉ hưu; kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ khi NLĐ có khó khăn. Công ty thực hiện các chính sách từ thiện xã hội, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

3.2.2. Chính sách đào tạo

Công ty luôn quan tâm, chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành Quy chế đào tạo, Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo trong và ngoài nước. Công ty thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đào tạo dài hạn và đào tạo hàng năm; thường xuyên cử cán bộ đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, chính trị, tin học, ngoại ngữ như:

· Thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ các cán bộ công nhân viên của Công ty.

· Công ty còn tổ chức đào tạo thêm các ngành nghề theo yêu cầu phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên giỏi một nghề, biết nhiều nghề

· Đào tạo đôi ngũ kế cận đảm đương các công việc quản lý, lãnh đạo của công ty

· Thường xuyên tổ chức tập huấn cho NLĐ về các văn bản quy phạm Pháp luật mới có liên quan. 

· Phối hợp với các Trung tâm tiếng Anh tổ chức cho NLĐ trong Công ty tham dự các khoá đào tạo tiếng Anh.

Việc thường xuyên đạo tạo nâng cao cho cán bộ công nhân viên đã giúp đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty luôn đáp ứng được yêu cầu công việc và yên tâm gắn bó lâu dài với công ty, điều này giúp công ty có được sư ổn định về nhân sự cần thiết để tập trung vào sản xuất kinh doanh. 
4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
Thay đổi thành viên HĐQT Công ty:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 về việc phê duyệt kết quả bầu cử thanh viên HĐQT, Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị Công ty:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Phan Văn Hùng
	Chủ tịch HĐQT, Kiêm tổng giám đốc

	2
	Nguyễn Đăng Lanh
	Uỷ viên HĐQT

	3
	Nguyễn Văn Tuấn
	Uỷ viên HĐQT

	4
	Dương Ninh Tùng
	Uỷ viên HĐQT

	5
	Trần Thanh Tùng
	Uỷ viên HĐQT


Thành viên Ban kiểm soát
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Quang Hưng
	Thành viên Ban kiểm soát

	2
	Nguyễn Công Thành
	Trưởng ban kiển soát

	3
	Đinh Quang Tiến
	Thành viên ban kiểm soát


VII. CƠ CẤU VỐN CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/07/2008 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

	Danh mục
	Số lượng sở hữu
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	I. Tổng số vốn chủ sở hữu
	2.947.940
	29.479.400.000
	99,12%

	1. Cổ đông tổ chức 
	934.700
	9.347.000.000
	31,43%

	2. Cổ đông đặc biệt
	476.354
	4.763.540.000
	16.02%

	 - HĐQT và Ban Giám đốc
	474.054
	4.740.540.000
	15,94%

	 - Ban kiểm soát
	2.300
	23.000.000
	0,08%

	3. Cổ đông khác
	598.136
	5.983.160.000
	35,14%

	 - Cá nhân 
	1.374.050
	13.740.500.000
	46,20%

	 - Tổ chức
	38.716
	387.160.000
	1,30%

	4. Cổ đông nước ngoài
	124.120
	1.141.200.000
	4,17%

	 - Cá nhân
	124.120
	1.141.200.000
	4,17%

	II. Cổ phiếu quỹ
	26.030
	260.300.000
	0,88%

	Cộng (I) + (II)
	2.973.970
	29.739.700.000
	100%


	
	Tổng giám đốc

	
	Phan Văn Hùng
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1. Đội tổng hợp số 1         


2. Đội tổng hợp số 4











1. BQLCDA Hà Nội         


2. BQLDA thủy điện Phình Hồ
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3. P. Kinh tế - Kỹ thuật


4. P. Quản lý - Cơ giới - Vật tư


5. P. Tài chính - Kế toán
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